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nhân bị viêm gan C) [7]. Trong các thuốc miễn dịch 
chỉ có FK phải thay đổi liều lượng hàng ngày tùy 
thuộc vào nồng độ thuốc trong máu. Bệnh nhân trong 
thông báo những ngày đầu dùng FK liều 4mg, từ ngày 
thứ 10 dùng ổn định với liều 6mg/ngày.     

Thải ghép: Báo cáo của UNOS tỉ lệ thải ghép cấp 
trong ghép gan rất cao 50-75%, nhất là từ ngày thứ 5 
đến 14 sau ghép. Tuy nhiên nếu được điều trị kịp thời 
sẽ không ảnh hưởng đến chức năng gan về sau, do 
vậy có thể coi thải ghép chỉ là một diễn biến bệnh sau 
ghép gan chứ không phải là một biến chứng [5,6,9]. 
Biểu hiện của thải ghép chủ yếu là sự thay đổi trên các 
xét nghiệm cận lâm sàng: men gan (SGOT, SGOT), 
bilirubin, GGT… Sự tăng bất thường của các chỉ số 
trên trong thời gian 48h là chỉ định để sinh thiết gan 
chẩn đoán thải ghép. Sinh thiết gan rất quan trọng 
không chỉ cho chẩn đoán xác định mà còn là căn cứ để 
có phác đồ điều trị phù hợp theo mức độ và đánh giá 
hiệu quả điều trị [4]. Có nhiều phác đồ điều trị thải 
ghép hiện vẫn chưa thống nhất nhưng sử dụng liều cao 
Corticosteroid vẫn là sự lựa chọn đầu tay tại các trung 
tâm ghép gan [1,6]. Bệnh nhân trong thông báo này 
không có bất kỳ sự thay đổi về các chỉ số xét nghiệm, 
sau 10 ngày tất cả các thông số trở về bình thường.  

KẾT LUẬN 
Trường hợp ghép gan đầu tiên tại Việt Nam từ 

người cho chết não được thực hiện thành công bởi 
các bác sỹ bệnh viện Việt Đức. Đây là mô hình ghép 
gan đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của nhiều chuyên 
ngành: ngoại thần kinh, gây mê hồi sức, gan mật, tim 
mạch, miễn dịch theo quy trình chuẩn. Mô hình ghép 
gan này không quá phức tạp, an toàn hiệu quả. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Barbara S.H., Marco B., Bridget K.G., Simon 

R.B., Peter N., Stefan G.H., James M.N. (2006), Liver 
transplantation. Does the Banff Rejection Activity Index 
Predict Outcome in Patients With Early Acute Cellular 
Rejection Following Liver Transplantation?, 12:1144-
1151. 

2. David J. P., David D.D., David C.M. (2005), 
Immunosuppression in Liver Transplantation. Liver 
Transplantation, Vol 11, 11: pp 1307-1314. 

3. Kurtovic J., Riordan S. M., Williams R. (2005), 
Liver transplantation for hepatocellular carcinoma. Best 
practice and Research Clinical Gastroenterology, Vol 19, 
1: 147 – 160. 

4. Mueller A.R., Platz K.P., Kremer B. (2004), Early 
postoperative complications following liver 
transplantation. Best Practive & Research Clinical 
Gastroenterology, Vol 18; 5: 881-900 

5. Osman A. (2008), Liver transplantation: 
Yesterday, today and tomorrow World J Gastroenterol, 
14(20): 3117-3122 

6. Ronald W.B, Goran K.K, et al (2005), 
Transplantation of the liver, Rejection after 
transplantation, 72:1167-1182. 

7. Salizzoni M., Cerutti E. , Romagnoli R. Et al 
(2005). The first one thousand liver transplants in Turin: 
a single-center experience in Italy. Transplant 
International,18: 1328-1335. 

8. Yandza T., Aubert F., Fourcade L et al (2003). 
Mise au point sur les critÌres de sÐlection des donneurs 
cadavÐriques pour la transplantation du foie. 
Gastroenterol Clin Biol; 27: 163-175. 

9. Wiesner R.H., Demetris A.J., Belle S.H., et al 
(1998), Acute hepatic allograft rejection: incidence, risk 
factors, and impact on outcome. Hepatology, 28 :45.  

 
Hoàn chỉnh kĩ thuật giải trình tự gen HVS-I, hvs-ii trên adn ty thể 
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Trường Đại học Y Hà Nội 
Đặt vấn đề  
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa văn hóa, 

do vậy việc nghiên cứu đặc điểm mỗi tộc người cũng 
như mối liên quan giữa các tộc người là một việc làm 
cần thiết. Trong quá trình đổi mới, trước tác động của 
toàn cầu hoá, nhiều vấn đề được đặt ra có ý nghĩa 
chiến lược, đặc biệt là vấn đề con người trong chiến 
lược phát triển đất nước, nhưng cũng vì đó mà tính 
thuần nhất của các tộc người sẽ bị mất dần do sự lai 
tạp và xáo trộn dân số. Vì những lí do này, việc 
nghiên cứu con người hay nhân chủng học 
(anthropology) ở Việt Nam cần phải được tiến hành 
trên nhiều bình diện. Nhờ đó mà có được những số 
liệu về các tộc người Việt Nam hiện nay để sau này 
thấy được những thay đổi do các áp lực trên qua thời 
gian. Trong các khía cạnh của nhân chủng học, khía 
cạnh được nghiên cứu nhiều nhất có lẽ là nhân 
chủng học văn hoá-xã hội (các công trình của Đặng 
Nghiêm Vạn, Nguyễn An Lịch...), khảo cổ học (các 
công trình của Hà Văn Tấn...), ngôn ngữ học (các 

công trình của Nguyên Văn Lợi...) và nhân trắc học 
(các công trình của Nguyễn Quang Quyền, Trịnh Văn 
Minh, Nguyễn Đình Khoa...). Riêng khía cạnh nhân 
chủng phân tử (molecular anthropology) hay nhân 
chủng gen học (genetic anthropology) vẫn còn ở thời 
kì phôi thai nên những số liệu thu được còn hết sức 
khiêm tốn (một vài bài báo của Vũ Triệu An và CS 
trong mấy năm gần đây). 

Trước tình hình như trên, chúng tôi đã tiến hành 
thu thập và lưu giữ ADN của một số tộc người Việt 
Nam (Kinh, Mường, Thái, Tày, Nùng, Khmer, Chăm, 
H’mong, Dao…). Số ADN bước đầu đã được khai 
thác để phân tích tính đa hình thái của hệ thống HLA 
(Human Leulocyte Antigen) và hệ STR (Short 
Tandem Repeat). Trong nghiên cứu này, chúng tôi 
tiến hành hoàn chỉnh kĩ thuật giải trình tự gen HVS-I, 
HVS-II ADN ty thể, từ đó xác định tính đa hình thái 
của ADN ty thể góp phần vào nghiên cứu nhân chủng 
gen học của người Việt Nam. 
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Đối tượng và phương pháp 
1. Đối tượng. 
05 ADN người Kinh Việt Nam.  
2. Phương pháp. 
2.1. Phương pháp chiết tách ADN.   
- ADN được chiết tách từ bạch cầu máu ngoại vi. 
- Các mẫu được định lượng và đo độ tinh khiết 

bằng máy quang phổ kế ở bước sóng 260/280 nm. 
 Qui trình PCR. 
- Chuẩn bị các mẫu ADN có nồng độ 50 ng/l  
- Khuếch đại đoạn gen bằng cặp mồi: 
+ L13894: ACTTAAATAAAATCCCCACTATGCACAT 
+ H2187:  TGTTGAGCTTGAACGCTTTCTTAATTGGTG 
- Chu trình nhiệt  
94 oC: 1 phút 
 
94 oC: 30 giây 
65.5 oC: 6 phút    
 
72 oC: 10 phút 
4 oC 
Qui trình tinh sạch sản phẩm PCR 
Sử dụng kit để tinh sạch sản phẩm sau PCR theo 

qui trình: 
Thêm vào mỗi mẫu 500l PA 
Cho vào qua màng 
Ly tâm 900 vòng/15 giây đổ nước cặn đi 
Thêm 400l PA vào mỗi tube để 1 phút 
 
Ly tâm 900 vòng/15 giây đổ cặn 
Thêm vào mỗi tube 500l W1 để 2 phút 
Ly tâm 900 vòng/1phút   
Chuyển phần màng sang tube 1,5 ml  
Thêm 24l T1  
Để 1 phút ở nhiệt độ phòng 
ủ 1 phút ở 57 oC 
Ly tâm 900 vòng/1phút 
Lấy cặn bỏ màng đi 
Kiểm tra sản phẩm bằng chạy điện di trên gel 

agaro 1,5% với điện thế 100v/30phút 
Qui trình PCR-Sequencing 
- Chuẩn bị plate để PCR 
- Chạy PCR-Sequencing với kit cequencing ABI 
- Các đoạn mồi sau:  
L15996: CTCCACCATTAgCACCCAAAgC 
L29: GgTCTATCACCCTATTAACCAC 
- Chu trình nhiệt: 
96 oC: 10 giây 
50 oC: 5 giây 
60 oC: 4 phút 
Giữ ở 4 oC 
Qui trình tinh sạch sản phẩm PCR-Sequencing 
- Thêm vào mỗi giếng 32l Isopropyl alcohoi 

(3Iso: 1 H20) 
- Lắc 500 rpm/1phút ở nhiệt độ phòng 30 phút 
- Ly tâm 3600 rpm/30 phút/10 oC 
- Ly tâm ngược plate 96rpm/30giây 
- Thêm vào mỗi giếng 80l Isopropyl alcohoi 75% 
- Để ở nhiệt độ phòng 3 phút 

- Ly tâm 3600rpm/10 phút/ 10 oC  
- Ly tâm ngược plate  
- Cho vào máy PCR 60 oC/10 phút 
- Đặt plate vào tủ ấm 56 oC/20 phút 
- Thêm vào mỗi giếng 10l nước cất khử ion 
Giải trình tự gen và xác định tính đa hình thái của 

gen: Dùng phần mềm sequenmen để xác định tính đa 
hình thái gen HVS-I và HVS-II. 

Kết quả và bàn luận 
Để xác định tính đa hình thái của ADN ty thể (một 

yếu tố di truyền nằm trong tế bào chất cuả mẹ), 
chúng tôi tiến hành ứng dụng và hoàn chỉnh kĩ thuật 
xác định trình tự nucleotid ở hai gen HVS-I, HVS-II 
của 5 mẫu người Kinh Việt Nam. Với qui trình trên, 
chạy PCR, kiểm tra sản phẩm bằng kĩ thuật điện di 
gel agaro (hình 1). Khi chắc chắn có sản phẩm PCR, 
chúng tôi tiến hành tinh sạch sản phẩm và giải trình 
tự gen trên máy ABI 3100.  

 

 
Hình1: ảnh điện di sản phẩm PCR bằng gel agaro 

Kết quả cho thấy đã xác định được trình tự 
nucleotid của hai gen HVS-I (16024-16569) và HVS-II 
(01-576) trên ADN ty thể. Sau khi có trình tự các 
nucleotid của hai đoạn gen trên, chúng tôi tiến hành 
đối chiếu với trình tự của ngân hàng gen và tìm ra 
đuợc tính đa hình thái hai gen HVS-I, HVS-II trên 
ADN ty thể của các mẫu và từ đó xác định được 
haplogroup của chúng (bảng 1). 

Bảng 1: Tính đa hình thái của 05 mẫu người Kinh 
Việt Nam: 

Mẫu Haplogroup 
Tính đa hình thái 
HVS-I (16024-

16569) 

Tính đa hình thái 
HVS-II (01-576) 

01 M7a/M7 086, 129, 209, 223, 
272, 519 

73, 152, 249d, 
263, 315+C, 316, 

489, 522-523d 

02 F 157, 256, 304, 335, 
527 

73, 249d, 263, 
315+C 

03 B5 140, 187, 189, 256 
266G, 519 

73, 93, 210, 263, 
315+C, 522-523d 

04 M12 
 

148, 223, 234, 261, 
290, 519 

73, 263, 309+C, 
315+C, 318, 463, 
489, 573+CCC 

05 B4g 
 

93, 181C, 182C, 
183C, 189, 213, 

217, 242, 261, 287, 
292, 301, 355, 519 

61A, 62, 73, 263, 
309+C, 315+C, 

522-523d 

Trong nhân chủng gen học nhờ tính đa hình thái 
của ADN ty thể người ta đã xác định được mối liên 
quan về gen học của các tộc người khác nhau.  

30 chu kỳ 

2 lần 

25 chu kỳ 
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Trong khoa học hình sự và Y pháp ứng dụng tính 
đa hình thái này để xác định và nhận dạng cá thể. Vì 
vậy việc xác định tính đa hình thái của ADN ty thể 
đóng một vai trò quan trọng. Trong nghiên cứu này 
chúng tôi bước đầu hoàn  thiện được kĩ thuật xác định 
trình tự nucleotid của hai gen HVS-I, HVS-II, từ đó xác 
định được tính đa hình của hai gen và các haplogroup. 
Kết quả này đã được kiểm chứng độc lập của labo sinh 
học phân tử Viện động vật học Kunming -  Trung Quốc 
cho thấy kết quả hoàn toàn phù hợp.  

Trong giai đoạn tới, chúng tôi dự kiến sẽ tập trung 
khai thác số ADN đã có và đang được bảo quản tốt ở 
-70oC để nghiên cứu nhân chủng gen học (một khía 
cạnh nhân chủng rất có ý nghĩa nhưng còn chưa 
được quan tâm ở Việt Nam) về các phương diện:  

- HLA: một đặc điểm rất đặc trưng cho từng cá 
thể, có mối liên quan với bệnh và yếu tố hoà hợp mô;       

- STR (trên nhiễm sắc thể thường): hệ thống này 
thường nằm ở vùng intron, ít bị đột biến và mang tính 
đặc trưng cho từng cá thể; 

- STR (trên nhiễm sắc thể Y): một nét đặc trưng 
về gen học được di truyền từ bố và mang tính đa 
hình thái cao; 

- ADN ti thể: được di truyền theo tế bào chất,  một 
nét đặc trưng về gen học được di truyền từ mẹ và 
mang tính đa hình thái cao. 

Tập hợp các kết quả trên đây sẽ giúp đánh giá 
được đặc điểm nhân chủng gen học con người Việt 
Nam hiện tại, kết hợp với những nghiên cứu về các 
khía cạnh khác của nhân chủng học sẽ làm cơ sở 
cho việc đánh giá tổng thể đặc điểm nhân chủng học 
của các tộc người Việt Nam. Những kết quả trên sẽ 
rất có ý nghĩa cho những nghiên cứu sau này khi tính 
thuần nhất của các tộc người bị mất dần do sự lai tạp 
và xáo trộn dân số.  

 
 

Kết luận 
Bước đầu đã ứng dụng và hoàn chỉnh được kĩ 

thuật giải trình tự gen xác định trình tự nucleotid hai 
gen HVS-I và HVS-II trên ADN ty thể.  

Xác định được tính đa hình thái của các gen trên 
và các haplogoup của chúng. 
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XÁC ĐỊNH TỶ LỆ VÀ THỜI ĐIỂM CHẨN ĐOÁN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ  
Ở NHÓM THAI PHỤ CÓ YẾU TỐ NGUY CƠ CAO 
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Trường Đại học Y Hà Nội 
 

Tóm tắt 
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ, thời điểm chẩn đoán đái 

tháo đường thai kỳ trong nhóm thai phụ có yếu tố 
nguy cơ cao  

Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiến 
cứu, 160 thai phụ được hỏi, khám bệnh có yếu tố 
nguy cơ cao và được làm nghiệp pháp tăng glucose 
máu với 75g glucose. 

Kết quả: 160 thai phụ tham gia nghiên cứu có tuổi 
trung bình là: 30,52 ± 5,33. Thấp nhất là 19 tuổi, cao 
nhất là 44 tuổi, tuổi của các thai phụ tập trung chủ 
yếu từ 25- 34 tuổi chiếm tỷ lệ 63,1%.Tỷ lệ ĐTĐTK 
trong nhóm nguy cơ cao là 30,6%. Tỷ lệ chẩn đoán 
ĐTĐTK trước 24 tuần tuổi thai là 32,6%, thời điểm 
chẩn đoán ĐTĐTK sớm nhất là 10 tuần tuổi thai. 

Kết luận: Tỷ lệ ĐTĐTK ở nhóm thai phụ có yếu tố 
nguy cơ cao là 30,6%. Trong đó tỷ lệ chẩn đoán trước 
24 tuần tuổi thai là 32,6% 

Từ khóa: Đái tháo đường, đái tháo đường thai kỳ, 
yếu tố nguy cơ. 

Summary 
objectives: To determine the incidence, time of 

diagnosis of pregnant diabetes mellitus(GDM) among 
women with high risk factors. Subjects and methods: 
prospective study, 160 gestational women with high-
risk factors are managed in The Department of 
examinations in NHOG from 01/01/2010 to 30/06/2010 
haven’t diagnosed diabetes, not suffer from diseases 
related glucose metabolism, without drugs used affect 
glucose metabolism. The women were done a glucose 


